   Trường ĐH Hồng Đức 
Đề cương chi tiết học phần: 

                                                                   PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
     Khoa/ Bộ môn: SPMN 
Mã học phần : 245046

Bộ môn: Văn - MTXQ



1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Lệ
Chức danh, học hàm, học vị: 

Cử nhân- giảng viên  

Thời gian, địa điểm làm việc: 
Khoa Sư phạm Mầm non

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn - MTXQ - Khoa Sư phạm Mầm non

Điện thoại, : NR (037) 3 755036
D§: 0934560369

Thông tin về trợ giảng (nếu có) cũng như giảng viên:

Thông tin vÒ 3 giảng viên có thể giảng dạy được học phần  này:

1 Lê Thị Tuyết

Chức danh, học hàm, học vị: 

Thạc sĩ - giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: 
Khoa Sư phạm Mầm non

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn - MTXQ - Khoa Sư phạm Mầm non

Điện thoại: (037) 3911 123                          DĐ: 0912943161
Emai: LeTuyết hdth@yahoo. Com. VN
2 Lê Thị Lan
Chức danh, học hàm, học vị: 

Thạc sĩ - giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: 
Khoa Sư phạm Mầm non

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn - MTXQ - Khoa Sư phạm Mầm non

Điện thoại: (037) 3910670                       DĐ: DĐ: 0904649407
Emai: LeLanduy@ gmaiLLan. Com VN.

3 Tạ Mai Anh
Chức danh, học hàm, học vị: 

Thạc sĩ - giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: 
Khoa Sư phạm Mầm non

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn - MTXQ - Khoa Sư phạm Mầm non

Điện thoại nhà riêng: (037) 3855 894          DĐ: 0915354476

Emai: MaiAnh hdth@yahoo.com
2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành/khoá đào tạo: Giáo dục mầm non / khoá đào tạo 2010 - 2013
Tên học phần:   Phương pháp phát triển ngôn ngữ
Số tín chỉ học tập: 
03
Học kì: II
Học phần: 
Bắt buộc


Tự chọn
Các học phần tiên quyết: Tiếng Việt,  Tiếng Việt thực hành, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh, văn học trẻ em.
Các học phần kế tiếp: 

Các học phần tương đương, học phần thay thế: 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 
27
+ Làm bài tập trên lớp: 
08

+ Xê mi na: 
04
+ Thực hành :                      19
+ TH,TL nhóm :
13
+ Tự học:                           135
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần:  Bộ môn:
Văn - MTXQ–Khoa SP mầm non-Tr­êng ĐHHĐ

3. Mục tiêu của học phần

3.1, Mục tiêu chung:
Về kiến thức:
- Sinh viên mô tả lại được những kiến thức cơ bản về cách tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách có hệ thống.
- Phân biệt được các khái niệm, thuật ngữ của học phần về các mặt: Phát âm, phát triển vốn từ, diễn đạt câu, luyện nói mạch lạc và làm quen chữ cái.

- Nhận thức được giá trị và triển vọng của học phần trong chương trình đào tạo.

- Có thể trình bày, phân tích, giải quyết vấn đề hoặc đề xuất những ý tưởng mới

- Có kỹ năng tổng hợp, tích hợp, cập nhật thông tin phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Về kĩ năng:

Trên cơ sở nám vững đặc điểm ngôn ngữ của trẻ ở từng độ tuổi và các phương pháp , biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ về các mặt, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổ chức hướng dẫn để phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách phù hợp . 
- Rèn luyện kỹ năng tích hợp, chọn lọc các thông tin cần thiết từ các môn học tiên quyết để làm cơ sở vận dụng vào môn học một cách hiệu quả.

- Rèn luyện kỹ năng tư duy ( phân tích, tổng hợp, khái quát ) các vấn đề thuộc môn học một các có hệ thống , lôgic.
- Linh hoạt, khéo léo trong việc sử lí các tình huống sư phạm.
- Học phần này cũng là cơ sở để sinh viên vận dụng tốt phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong các môn học khác ở trường mầm non .

Về thái độ:

- Có cái nhìn đúng và có ý thức trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi mầm non.
- Trau dồi ngôn ngữ bản thân chuẩn mực, trong sáng.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ tiêng mẹ đẻ.. Dạy trẻ biết tôn trọng ngôn ngữ của dân tộc; nói & viết đúng quy chuẩn của ngôn ngữ tiếng Việt.

3.2, Mục tiêu cụ thể của học phần:

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, cách thức tổ chức các hoạt động để phát triển ngôn ngữ đạt kết quả cao. Trên cơ sở đó sinh viên được hình thành những kỹ năng dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ từ 0 -> 6 tuổi.

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng phân tích, đánh giá việc thực hiện nghiệp vụ dạy nói cho trẻ. Sinh viên biết điều chỉnh, lập kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lời nói cho trẻ ở từng độ tuổi.
3.3, Tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung của học phần bao gồm các phần sau:
Chương I: Cơ sở lý luận của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 - Nội dung 1 :  Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 - Nội dung 2 : Mối liên hệ giữa bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ với các ngành khoa 

                         học khác.

 - Nội dung 3 : Vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ mầm non.  
 - Nội dung 4 : Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển lời nói của trẻ.
Chương II : Phương pháp và hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  - Nội dung 5: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  - Nội dung 6: Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

Chương III   : Các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ:

  - Nội dung 7 : Phương pháp luyện phát âm.

  - Nội dung 8  : Phương pháp phát triển từ.

  - Nội dung 9  : Phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.

  - Nội dung 10: Phương pháp luyện nói mạch lạc .

  - Nội dung 11: Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo đến trường phổ thông.
4/ Nội dung chi tiết học phần:

Chương I : Cơ sở lí luận của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

     Nội dung 1 : Những vấn đề chung

     1.Khái niệm về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

     2. Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

     2.1 Đối tượng.

     2.2. Nhiệm vụ.

     2.3. Nội dung.
    Nội dung 2: Mối liên hệ giữa bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ với các ngành        khoa học khác.
     1. Mối liên hệ với học thuyết Mác – Lê – Nin về tiếng nói.

     2. Mối liên hệ với ngôn ngữ học.
     3. Mối liên hệ với tâm lý học.

     4. Mối liên hệ với giáo dục học. 

     5. Mối liên hệ với giải phẫu - sinh lý.

     6. Mối liên hệ với các môn học khác ở trường mầm non.
      Nội dung 3: Vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ mầm non.
     1. Ngôn ngữ là phương tiện mở rộng nhận thức cho trẻ về thế giới xung quanh.

     2. Ngôn ngữ là phương tiện giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức cho trẻ

     3.  Ngôn ngữ là phương tiện giáo dục thẩm mỹ cho trẻ.

     4. Ngôn ngữ là phương tiện giáo dục thể lực cho trẻ.
       Nội dung 4:  Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển lời nói của trẻ

1. Yểu tô sinh lí.

2. Yếu tố tâm lí.

3. Yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội.

Yếu tố môi trường tự nhiên.

Yếu tố môi trường xã hội.

Chương  II: Phương pháp và hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Nội dung 5: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

1. Nhóm phương pháp trực quan. 
2. Nhóm phương pháp dùng lời.

3. Nhóm phương pháp thực hành.

Nội dung 6: Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

1. Hình thức thông qua hoạt động học tập.

2. Hình thức thông qua các hoạt động ngoài giờ học.

Chương  III:  Các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

      Nội dung 7: Phương pháp luyện phát âm cho trẻ.  
1. Khái niệm.

2. Đặc điểm phát âm của trẻ.

Đặc điểm chung.

Đặc điểm phát âm của trẻ ở từng độ tuổi.

2.2.1.Giai đoạn tiền ngôn ngữ.

2.2.2.Giai đoạn ngôn ngữ.

3. Nội dung: 

3.1. Giai đoạn từ 0-3 tuổi.

3.2. Giai đoạn từ 3-6 tuổi.

4. Phương pháp luyện phát âm cho trẻ.

4.1. Luyện phát âm theo mẫu.

4.2. Luyện phát âm qua xem tranh ảnh, vật thật, đồ chơi…
4.3. luyện phát âm qua đọc kể diễn cảm.
Nội dung 8: Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ.
1. Khái niệm.

2. Đặc điểm vốn từ của trẻ.

Đặc điểm vốn từ của trẻ từ 0-> 3 tuổi.

Đặc điểm vốn từ của trẻ từ 3-> 6 tuổi.

3. Nội dung.

3.1. Nội dung phát triển vốn từ cho trẻ từ 0-> 3 tuổi.

3.2. Nội dung phát triển vốn từ cho trẻ từ 3-> 6 tuổi.

     4. Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ.
     4.1. Phương pháp quan sát - đàm thoại.

     4.2. Phương pháp trò chơi.

     4.3. Phương pháp đọc kể diễn cảm.

     5. Những yêu cầu cần đạt trong quá trình phát triển từ cho trẻ.

     5.1. Gọi tên sự vật hiện tượng.

     5.2. Miêu tả sự vật hiện tượng. 

     5.3. So sánh sự vật hiện tượng.

     5.4. Phân loại vật thể.

     Nội dung 9:  Thực hành phát triển vốn từ cho trẻ.

     Nội dung 10: Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.

1. Khái niệm. 
2. Đặc điểm ngữ pháp trong ngôn ngữ trẻ từ 1-> 6 tuổi.
Sự xuất hiện các kiểu loại câu xét theo cấu trúc ngữ pháp.

2.1.2. Giai đoạn 1-> 3 tuổi.

2.1.2. Giai đoạn 3-> 6 tuổi.

2.2. Sự xuất hiện và phát triển các kiểu loại câu xét theo mục đích nói.

2.2.1.  Giai đoạn 1-> 3 tuổi.

2.2. 2. Giai đoạn 3-> 6 tuổi.

3. Nội dung dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

3.1. Dạy trẻ nói theo mô hình câu đơn.

3.2. Dạy trẻ nói theo mô hình câu ghép.

     3.3. Dạy trẻ nói theo mô hình câu phức.

4. Phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.

4.1. Xây dựng mẫu câu và tập nói theo mẫu câu.

4.1.1. Xây dựng mẫu câu.

4.1.2. Tập nói theo mẫu câu.

4.2. Sửa lỗi.
4.2.1 . Dùng sai từ, thiếu từ và cách sửa.

4.2.2. Lỗi về tư duy khi đặt câu và cách sửa.

     Nội dung 11: Phương pháp phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ.
1. Khái niệm.

2. Dặc điểm lời nói mạch lạc của trẻ .

Tuổi nhà trẻ.

tuổi mẫu giáo.

3. Nội dung.

Dạy trẻ sử dụng ngôn ngữ có nội dung và ngôn ngữ dễ hiểu.

Dạy trẻ nói mạch lạc.
4. Phương pháp và biện pháp dạy trẻ nói mạch lạc .

Dạy trẻ ngôn ngữ đối thoại

Trò chuyện. 

Đàm thoại

Dạy trẻ ngôn ngữ độc thoại

4.2.1.   Kể chuyện.

4.2.1.1. Kể lại tác phẩm văn học.
4.2.1.2. Kể chuyện theo tranh.

4.2.1.3.  Kể về đồ vật, đồ chơi.

4.2.1.4.  Kể theo trí nhớ.

4.2.1.5.  Kể truyện sáng tạo.

     4.3.Trò chơi.

     Nội dung 12: Thực hành phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ.

     Nội dung 13: Chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi đến trường phổ thông.
1. Ý nghĩa của việc cho trẻ làm quen chữ cái.
2. Nội dung và phương pháp cho trẻ làm quen chữ cái .

Nội dung.

Phương pháp cho trẻ làm quen chữ cái.
 Nội dung 14: Thực hành : Cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen chữ cái.

 5/  Học liệu:
Tiếng Việt:

* Tài liệu chính thức:
1. Nguyễn Xuân Khoa , Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm  ( 2004). 
* Tài liệu tham khảo:
      1.  Đinh Hồng Thái , Phương pháp phát triển lời nói trẻ em. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ( 2005 ),  
             ( Giáo trình dành cho học viên ngành Giáo dục Mầm non - Hệ đào tạo Tại chức & Từ xa ).

2. Bùi Kim Tuyến- Hồ Lam Hồng- Đặng Thu Quỳnh, Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ. Nhà xuất bản Giáo dục, 1996 ( Tài liệu bồi dưỡng chuản hoá giáo viên đạt trình độ THSP mầm non ).

3. Lê Thị Kim Anh, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ( Bài giảng lưu hành nội bộ ),

 Đại học Sư phạm Hà Nội ( 1999).
4. Ân Thị Hảo, Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi kể lại truyện văn học nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2003.
5. Huỳnh Ái Hồng. Một số biện pháp dạy trẻ kể chuyện theo tranh nhằm phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ. Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 1999.

6. Nguyễn Thị Oanh. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Hà Nội, 2000.

7. Phan Thiều. Dạy nói cho trẻ em trước tuổi cấp một, Nhà xuát bản Giáo dục, Hà Nội, 1980.
Tiếng Anh:

1. Neutnan.S.B&Rókos. K.A (1993).Language and Lỉtcacy Lvcảning in the Ẻaly Yéa

2. Steưig. J.Ư & Símpon 
3. E.I. Chikhiêva. Phát triển lời nói cho trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông, Bản dịch từ tiếng Nga của Trương hiên Thanh, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, ( 1976 ).
6/ Hình thức tổ chức dạy học:
      6.1.. Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng hợp

	
	Lí thuyết
	Xªmina
	Làm việc nhóm
	  Thực 
  hành      
	Tù häc,tù NC
	Tư vấn của GV
	KT - §G
	

	Nội dung 1: 
	2
	
	2
	
	
	
	 Kiểm tra

 10 phút 
	

	Néi dung 2:
	2
	
	2
	
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 3:
	2
	
	2
	
	
	
	Kiểm tra  tuần 15 phút
	

	Néi dung 4:
	2
	1
	1
	
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 5:
	3
	
	2
	
	
	
	Kiểm tra tháng 30 phút
	

	Néi dung 6:
	3
	1
	1
	
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 7:
	2
	
	
	2
	
	
	KTGK 

45 phút
	

	Néi dung 8:
	3
	
	
	2
	
	
	Kiểm tra   
	

	Néi dung 8:
	
	
	1
	3
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 9:
	3
	
	
	2
	
	
	Kiểm tra   tháng 30 phút
	

	Néi dung 10:
	3
	
	
	2
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 10:
	
	
	1
	3
	
	
	Kiểm tra 10 phút  
	

	Néi dung 11


	2
	
	1
	2
	
	
	BTCN
	

	Néi dung 11:
	
	2
	
	3
	
	
	Kiểm tra cuối kỳ.
	

	  
	
	
	
	
	
	
	 
	

	  Tổng cộng
	27
	4
	13
	19
	135
	
	08
	


6.2. Lịch trình cụ thể:

* Tuần 1: Những vấn đề chung: Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp PTLN
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết

Trên lớp


	- Khái niệm PP PTNN cho trẻ.
- Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung , PPPTNN cho trẻ.
	Hiểu  bản chất KN: PPPTNN cho trẻ.
- Mô tả được đối tượng, nhiệm vụ, nội dung PP PT NN cho trẻ.
	- §äc học liệu bắt buộc, từ 
 tr 5,6 & tr 16.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	2 tiết

Trên lớp
	- Đối tượng của bộ môn PPPTNN.

- Nhiệm vụ PTNN.

- Nội dung & PPPTNN cho trẻ.

	Hiẻu bản chất của các vấn đề thuộc nội dung bài học.
	Bài thảo luận theo sự phân công của nhóm.


	Chia 4 nhóm thảo luận

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà.
	- Đọc thêm ở thư viện các tài liệu tham khảo về học phần PTNN (dùng cho hệ CĐ & ĐHSPMN)
	 -Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu một cách khoa học.

-Có những hình dung cụ thể về bộ môn PPPTNN cho trẻ.


	Đäc HLBB và viết tóm tắt nội dung bài học.
	

	KT §G
	
	
	
	
	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6 tại VPK
	Hướng dẫn SV tìm hiểu, làm quen với phương pháp học tập bộ môn. 
- Cách thực hiện bài tập nhóm; cách chuẩn bị bài luận.

- Cách khai thác tài liệu trên intenrnét.

	Có những hiểu biết cụ thể về phương pháp học bộ môn, 
	Các câu hỏi có liên quan đến môn học.
	


* TuÇn 2 : Mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các ngành khoa học khác
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết
Trên lớp


	- Mối liên hệ với học thuyết Mác-Lê-Nin về tiếng nói.
- Mối liên hệ với ngôn ngữ học.

- Mối liên hệ với giáo dục học, tâm lý học.
- Mối liên hệ với giải phẫu sinh lý.

- Mối liên hệ với phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ.
	- Trình bày ®­îc mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các ngành KH khác: Ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học, giải phẫu sinh lý, học thuyết Mác-Lê-Nin …
- Hiểu được bản chất khoa học của bộ môn PPPTLN trong hệ thống giáo dục mầm non.
	- §äc học liệu bắt buộc, tr 6 -> tr 10.
- Đọc HL tham khảo  số 02 từ tr  17-> 34.

	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận  nhóm
	2 tiết

Trên lớp
	- Thực hành thảo luận nội dung bài học.
	Phân tích một cách cụ thể về mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các ngành khoa học khác (…).
	- Chuẩn bị bài thảo luận theo sự phân công của nhóm.
	Chia 4
nhóm thảo luận.

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện
	Mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các ngành khoa học khác

 
	- Rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.
- Có những hình dung cụ thể về  mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các ngành khoa học khác.

 
	- Đọc và viết tóm tắt trong HLBB & HLTK. 
	

	
	
	
	
	
	

	KT - §G
	Tại lớp
	- Sự chuẩn bị các bài tập của SV.
- Nội dung kiến thức bài học.


	- Đ¸nh giá mức độ hiểu bài của sinh viên.
	- Kiến thức nội dung bài học
	

	Tư vấn 
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học.
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 3: Vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết

Trên lớp


	- Vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ.
	Nắm vững được vai trò của ngôn ngữ đối với việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.


	- Đọc học liệu bắt buộc, từ tr 12 -> 15.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	2 tiết

Trên lớp
	- Thảo luận về vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ tuổi mầm non.
	Mô tả được vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục nhận thức, đạo đức, thẩm mỹ, thể lực cho trẻ.


	Trao đổi thảo luận có sự hướng dẫn của GV
	Chia 4 nhóm thảo luận

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	Vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ… cho trẻ.
	- Rèn kỹ  năng thực hành, phân tích, tổng hợp vấn đề. 

- Có những hiểu biết cụ thể về  vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ.


	- Đọc học liệu bắt buộc và viết tóm tắt. 
	

	
	
	
	
	
	

	KT - §G
	Tại lớp - Viết 15 phút 


	Vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ.
	- Đ¸nh giá mức độ hiểu bài của sinh viên.
	Kiến thức nội dung bài học.
	KT tuần lần 2

	Tư vấn 
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi
	


* TuÇn 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển lời nói của trẻ.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết

Trên lớp


	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTLN của trẻ.
	Trình bày  ®­îc 3 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTLN của trẻ là: 
- Yếu tố sinh lý.

- Yéu tố tâm lý.

-Yéu tố thiên nhiên và ngôn ngữ của những người xung quanh.


	- Đọc tài liệu tham khảo số 02  từ Tr 19 -> 26.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	1 tiÕt

Trên lớp


	- Vai trò của ngôn ngữ đối với giáo dục trẻ.
	- Tổng hợp, phân tích được tác dụng của ngôn ngữ  đối với việc giáo dục toàn diện nhân cách trẻ thơ. 

	Chuẩn bị bài luận theo yêu cầu của GV.
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết

Trên lớp


	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTLN của trẻ .
	- Phân tích được các yếu tố: sinh lý, tâm lý, môi trường tự nhiên và XH có ảnh hưởng đến quá trình PTLN của trẻ.
- Xác định và phân tích yếu tố cho là quan trọng nhất.


	       Thảo luận theo yêu cầu của GV
	Chia 4 nhóm

thảo luận. 

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	-Yếu tố sinh lý.

-Yếu tố tâm lý.
- MTthiên  nhiên và NN của những người xung quanh .
	- Rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho SV.
	- Đọc tài liệu tham khảo 02 và viết tóm tắt nội dung bài học tuần 4
	

	KT - §G
	Tại lớp - Viết 15 phút 
	Nội dung bài học tuần 4
	- Đ¸nh giá mức độ hiểu bài của sinh viên.
	Kiến thức nội dung bài học.
	KT tuần lần 3

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 5: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	3 tiết

Trên lớp


	Phương pháp PTNN cho trẻ.
	- Chỉ ra được các nhóm PPPT NN cho trẻ: 

- Nhóm PP trực quan. 

- Nhóm PP dùng lời.

- Nhóm PP thực hành. 

- Biết vận dụng các nhóm PP vào quá trình dạy nói cho trẻ.


	 - Đọc HLBB,

 trang 17-> 23.

- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	2 tiết

Trên lớp


	- Các nhóm PPPTNN cho trẻ.

	- Hiểu bản chất của các PPPNN cho trẻ.
- Thấy được tầm quan trọng và  mối liên hệ của 3 nhóm PP PT NN trong quá trình dạy nói cho trẻ.

- Xác định được nhóm PP quan trọng nhất và lí giải tại sao?


	- Những vấn đề còn băn khoăn thắc mắc cần giải đáp.
	 Chia 4 nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV



	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện
	Các nhóm PPPTNN cho trẻ:

-Nhóm PP trực quan. 

-Nhóm PP dùng lời.

-Nhóm PP thực hành. 


	Hiểu được sự cần thiết phải sử dụng các nhóm PP trong quá trình dạy nói cho trẻ.

	 - Đọc HLBB, 

tr 17-> 23.
- Đọc tài liệu tham khảo số 02 từ trang 20-> 24.

-Viết tóm tắt nội dung bài học tuần 5
	

	KT-§G

(15phut)
	Trên lớp
	-Kiến thức nội dung bài học tuần 5
	- Tổng hợp được những kiến thức cơ bản trong ND bài học.
	
	KT tuần
lần 4

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học

	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 6:  Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	3 tiết

Trên lớp


	 Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ:
- Hình thức thông qua hoạt động học tập.
-  Hình thức thông qua các hoạt động ngoài giờ.
	- Hiểu bản chất của từng hình thức PTNN cho trẻ.
- Mô tả chi tiết cách tiến hành dạy PTNN cho trẻ thông qua các hoạt động chung có mục đích, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời và các hoạt động khác.


	§äc HLBB, Tr 23-> 26.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	     1 tiÕt

Trên lớp


	Về hoạt động chung có mục đích và các hoạt động ngoài giờ với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	Hiểu được vai trò của hoạt đống chung có mục đích và các hoạt động ngoài giờ có ảnh hưởng lớn đến việc PTNN cho trẻ.

- Hiểu một cách cụ thể các cách thức PTNN cho trẻ.
	Tìm hiểu thực tế việc tổ chức các hoạt động PTNN cho trẻ ở trường MN thực hành ĐH Hồng Đức.
	

	TLnhóm
	
	 
	
	
	

	Khác
	1 tiết 

Trên lớp


	 Giới thiệu một số đề tài cho SV chọn làm bài tập lớn
	Tập dượt cho SV NCKH.
	Lâp dàn ý của ®ề cương KH.
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện
	Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	 Tổng hợp được những kiến thức cơ bản từ ND bài “Các HTPTNNcho trẻ”.
	- Đọc và viết tóm tắt nội dung bài học trong HLBB . 
	

	KT - §G
	Tại lớp

(10 phút)
	 Mức độ hoạt động và hiệu quả học nhóm  phần hình thức PTNN
	Đánh giá chất lượng tự học của SV.
	- Bài tập nhóm.
	KT tuần lần 3

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 7: Phương pháp luyện phát âm đúng.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết

Trên lớp


	- Khái niệm.

- Nội dung.

- Phương pháp luyện phát âm đúng.
	-Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp luyện phát âm đúng cho trẻ..  


	§äc học liệu bắt buộc, tr 29-> 43
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.


	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	T.Luận nhãm
	
	
	
	
	

	Khác
	Thực hành dự  2 tiết học tại trường MNTH
	- Dựgiờ: “NB_TN” nhóm trẻ 18-24 tháng.
- Dự giờ “LQVH” Lớp MG 4-5 tuổi.
	Quan sát và học tập cách rèn luyện trẻ phát âm đúng các âm, các từ của tiếng Việt trong các hoạt động ở trường mầm non..

	Sách vở để ghi chép.
Tìm hiểu các đề tài, chủ đề thuộc nội dung bài dạy.


	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	Phương pháp luyện phát âm đúng cho trẻ.
	- Có hình dung cụ thể về vấn đề rèn luyện cách phát âm đúng cho trẻ.
- Nắm được cách thức tổ chức các hoạt chung, hoạt động góc với mục đích PTNN cho trẻ ở trường MN.

	- §äc  học liệu BB, tr 29-> 43

- Các dạng bài tập 

- Viết tóm tắt ND bài học trong tài liệu 

. Câu hỏi để thảo luận - những vấn đề cần tư vấn (nếu có)
	

	KT - §G
	Tại lớp
	- Mức độ hoạt động và hiệu quả học nhóm


	- Khả năng làm việc tập thể
	- Bài tập nhóm
	KT tuần lần 4

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học


	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 8:Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	3 tiết

Trên lớp


	- Khái niệm.

- Nội dung.

- Phương pháp  phát triển vốn từ  cho trẻ.
	-Trình bày được khái niệm, nội dung, đặc điểm vốn từ của trẻ ở từng độ tuổi, các PP,biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ ở trường MN.

- Nắm vững được cách tiến hành của từng phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ như: PP quan sát và đàm thoại, PP trò chơi, PP đọc kể diễn cảm).
	- Đọc học liệu bắt buộc, Tr 44-> 78.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.

Ghi chép, tóm tắt TL trên

	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	TL nhóm
	
	
	
	
	

	Khác
	Thực hành dự 2 tiết  tại trường MNTH
	- Dựgiờ: “NB_TN” nhóm trẻ 25-36 tháng.

- Dự giờ “LQMTXQ” Lớp MG 5-6 tuổi.
	- Quan sát và học tập cách tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát triển vốn từ cho trẻ ở trường mầm non trong hoạt động chung có mục đích. 

- Từ đó có những hiểu biết thấu đáo về các PP, biện pháp phát triển từ cho trẻ.
	- Tìm hiểu  đề tài, chủ điểm thuộc nội dung bài dạy.


	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	- Đọc các giáo trình, tài liệu tham khảo có liên quan đến phần phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ.

- Tìm hiểu cách tổ chức các hoạt động chung, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời ở trường MN.
	Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu TL

- Tìm hiểu chủ đề đang thực hiện ở các nhóm, lớp nhà trẻ, mẫu giáo tại trường MN thực hành ĐHHĐ.
	- Đọc HLBB và viết tóm tắt ND trong tài liệu.


	

	KT-§G

(10phut)
	Trên lớp.
	Kiểm tra bài tập phần tự học.
	Đánh giá chất lượng phần tự học.
	Giấy kiểm tra viết.
	KT tuần lần 5

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 9: Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ ( Thực hành ).
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	
	
	
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận 
	1 tiết

Trên lớp
	 Nhận xét các giờ dự ở trường MN thực hành.

	-Rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Làm giàu vốn hiểu biết thực tế về cách tổ chức các hoạt động PTNN cho trẻ ở trường MN. 
	Lời nhận xét, đánh giá về nội dung kiến thức, về phương pháp giảng dạy và kết quả trên trẻ.
	

	Khác
( thực hành )
	3 tiÕt

Trên lớp
	Tâp tổ chức các hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ thông qua các đề tài NB-TN, LQMTXQ, các trò chơi PT vốn từ cho trẻ.
	 Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát triển vốn từ cho trẻ ở các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.
	Các bài soạn theo yêu cầu của giảng viên.
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	Soạn giáo án:

- NB-TN  Đề tài : “Con gà”( Trẻ 12-18 tháng).

- NB-TN  Đề tài : “Đồ dùng gia đình” ”( Trẻ 18-24 tháng). 

- NB-TN  Đề tài : “Các loại hoa ”( Trẻ 25 - 36 tháng).             
 - LQMTXQ  Đề tài : “Động vật sống dưới nước”(Trẻ MG 3 - 4 tuổi ).

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi với mục đích phát triển từ cho trẻ mẫu giáo.

	-Rèn luyện kỹ năng soạn giáo án.
- Tìm hiểu chủ đề đang thực hiện ở các nhóm, lớp nhà trẻ, mẫu giáo tại trường MN thực hành ĐHHĐ.
	- Đọc học liệu bắt buộc,

 Tr 44 ->78.
	

	KT - §G
	Tại lớp
	- Kiến thức  nội dung của tuần 7&8 .
	Đánh giá chất lượng SV.
	- ViÕt 50 phót
	KT tháng lần 2

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 10: Phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	3 tiết

Trên lớp


	- Khái niệm.

- Nội dung.

- Phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp
	-Trình bày được khái niệm, nội dung, đặc điểm ngữ pháp của trẻ ở từng độ tuổi, các PP, biện pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp ở trường MN.

- Nắm vững được cách tiến hành của từng phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp như:
 - PP  xây dựng mẫu câu và tập nói theo mẫu câu.
  - Sửa lỗi ngữ pháp.
	Đọc HLBB,
 Tr  79-> 88.
Đọc TLTK 02 

     Tr 

- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong giáo trình 01..
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	TLnhãm
	
	
	
	
	

	Khác

(Dự giờ)
	Dự 2 tiÕt

ở trường MN thực hành 
	- Dựgiờ: “NB_TN” nhóm trẻ 12-18 tháng.

- Dự giờ “LQTPVH” Lớp MG 3-4 tuổi.
	- Quan sát và học tập cách tổ chức các hoạt động nhằm mục đích dạy câu cho trẻ ở trường mầm non trong hoạt động chung và hoạt dộng góc. 

- Từ đó có những hiểu biết thấu đáo về các PP, biện pháp phát dạy câu cho trẻ.
	- Tìm hiểu cách tổ chức các hoạt động chung, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời ở trường MN.
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện
	Phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.


	Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu.
- Tìm hiểu chủ đề đang thực hiện ở các nhóm, lớp nhà trẻ, mẫu giáo tại trường MN thực hành ĐHHĐ.
	- Đọc HLBB và  tóm tắt nội dung bài tuần 10.
	

	KT - §G
	Tại lớp
	Kiểm tra bài tập phần tự học.
	Đánh giá chất lượng tự học, tự nghiên cứu của SV.
	- Vở bài tập 
	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 11: Phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	3 tiết

Trên lớp


	- Khái niệm.

- Nội dung.

- Phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc.


	-Trình bày được khái niệm, nội dung, đặc điểm lời nói mạch lạccủa trẻ ở từng độ tuổi, các phương pháp, biện pháp dạy trẻ nói mạch lạc, 
	- §äc HLBB, Tr 89-> tr 103.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	TLnhãm
	
	
	
	
	

	  Khác

(Dự giờ)
	Dự 2 tiÕt

ở trường MN thực hành 
	- Dự giờ: “ Kể chuyện theo tranh ” nhóm trẻ 18 - 24 tháng.

- Dự giờ “LQTPVH” Lớp MG 5-6 tuổi.
	- Quan sát và học tập cách tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ thông qua giờ văn học ở trường mầm non trong hoạt động chung và hoạt động góc. 

- Từ đó có những hiểu biết thấu đáo về các phương pháp, biện pháp dạy trẻ nói mạch lạc.
	- Tìm hiểu cách tổ chức các hoạt động chung, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời ở trường MN với vấn đề phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ..
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	- Đọc tài liệu phần phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc
	- Rèn kỹ năng, thói quen tù học, tự nghiên cứu.

- Tìm hiểu chủ đề đang thực hiện ở các nhóm, lớp nhà trẻ, mẫu giáo tại trường MN thực hành ĐHHĐ.
	 - Đọc học liệu và  tóm tắt nội dung bài tuần 11.

- Tìm hiểu chương trình văn học nhà trẻ & mẫu giáo.
	

	KT- §G

(10phút)

	Tại lớp
	Kiểm tra bài tập phần tự học
	Đánh giá chất lượng phần tự học.
	Chuẩn bị bài tập ở nhà
	


*  Tuần 12: Phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc ( Thực hành)
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	
	                                                                                       
	
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết

Trên lớp


	 Nhận xét các giờ dự ở trường MN thực hành.


	Rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Làm giàu vốn hiểu biết thực tế về cách tổ chức các hoạt động PTNN cho trẻ ở trường MN. 
	Lời nhận xét, đánh giá về nội dung kiến thức, về phương pháp giảng dạy và kết quả trên trẻ.
	

	Khác

(T. hành)
	4 tiết

Trên lớp


	Tâp tổ chức các hoạt động phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ thông qua các đề tài :Kể chuyện theo tranh, LQTPVH, các dạng đàm thoại để phát triển lời nói mạch lạc  cho trẻ.
	 Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ ở các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.
	Các bài soạn theo sự phân công của nhóm.
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	 Soạn giáo án:

	- Rèn luyện kỹ năng trình bày một giáo án đúng qui cách.

- Tìm hiểu chủ đề đang thực hiện ở các nhóm, lớp nhà trẻ, mẫu giáo tại trường MN thực hành ĐHHĐ.
	- Đọc HLBB số 01.   
	

	KT-§G

(10phút)
	Trên lớp


	Kiểm tra bài soạn của SV.
	Đánh giá ý thức tự học của SV
	Các bài soạn theo chủ điểm.
	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học


	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 13:Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn đến trường phổ thông.:
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết

Trên lớp


	- Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen chữ cái.
- Các phương pháp cho trẻ làm quen chữ cái.
	- Thấy được sự cần thiết của việc phải chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông..

- Phân tích được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ cái.
- Nắm vững các phương pháp và biện pháp dạy trẻ làm quen với chữ cái. Từ đó biết vận dụng vào việc giảng dạy môn chữ cái sau này.
	-  Đọc HLBB
 Tr  104->108.
- Nghiên cứu chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu.


	

	Xªmina
	1 tiÕt

Trên lớp


	-So sánh chương trình cũ và chương trình mới.

- Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục mầm non.
	- Nêu được những ưu thế và hạn chế của từng loại chương trình.

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chương trình đổi mới môn làm quen chữ cái hiện nay ở các trường mầm non.
- Nêu những biện pháp khắc phục khó khăn để thực hiện chương trình đổi mới.
	Viết bài ở nhà theo yêu cầu của giáo viên.
	

	

	Khác
(Dự giờ )
	2 tiÕt

Tại trường mầm non thực hành
	- Dự hoạt động cho trẻ LQ nhóm chữ cái (1 tiết ) .
- Tập tô CC (1 tiết) 
	Hiểu rõ về cách tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen và tập tô chữ cái theo hướng đổi mới -> học tập kinh nghiệm thực tế về môn học này.
	Sổ để ghi chép giờ dự.
	

	Tự học, tự NC
	Thư viện & ở nhà
	Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn đến trường phổ thông.

	- Rèn kỹ năng, thói quen tù học, tự nghiên cứu.


	-  §äc GT 01 Tr  104->108.

- Tìm hiểu chủ điểm đang thực hiện ở lớp mẫu giáo lớn.
	

	KT-§G
	Tại lớp
	Bài tự học của SV
	
	Đọc và viết tóm tắt tài liệu tuần 12
	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học
	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


* TuÇn 14 : Thực hành : Tập dạy môn “Làm quen chữ cái”
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV 

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	
	
	
	

	Xªmina
	
	
	
	
	

	Thảo luận 
	2 tiết

Trên lớp


	 -Nhận xét 2 giờ dự ở trường MN thực hành.

-Xây dựng giáo án.

	- Rút kinh nghiệm giờ dạy để có những hình dung cụ thể về thực tế   tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái   ở trường MN. 
- Giải đáp thắc mắc cho SV nếu có.


	Lời nhận xét, đánh giá về nội dung kiến thức, về phương pháp giảng dạy và kết quả trên trẻ- 


	Thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV

	Khác

(T hành)
	2 tiết trên lớp
	Tập dạy môn LQCC
	Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động chung, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong việc cho trẻ LQCC

	Giáo án và các loại đồ dùng dạy học.
	Chia 4nhóm tập dạy.

	Tự học, tự NC
	Thư viện
	Soạn giáo án và tập dạy.
	- Rèn luyện kỹ năng soạn giáo án.
- Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái.
	-Giáo án theo phân công của nhóm.
- Chủ điểm đang thực hiện trong tuần, trong tháng  của lơp mẫu giáo 5-6 tuổi.
	

	KT-§G 


	Tại lớp

(1 tiết)
	Ôn tập và kiểm tra .

	- Hệ thống hoá kiến thức học phần phát triển ngôn ngữ.

- Đánh giá chất lượng học tập của SV .
	- Đề cương ôn tập học phần theo chương ( những kiến thức trọng tâm, cơ bản của học phần).
- Giấy kiểm tra.
	

	Tư vấn
	Chiều thứ 6
	Tư vấn môn học


	
	Chuẩn bị câu hỏi.
	


             8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên phải hiểu một cách có hệ thống và vững chắc những kiến thức cơ bản về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Sinh viên phải có đủ tư liệu để tự nghiên cứu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Chương trình có tính đến kiểm tra - đánh giá thường xuyên việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

- Hiện diện trên lớp theo quy định (không nghỉ quá 20% của 67 tiết tín chỉ).

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

- Tham gia học tập trên lớp.

- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành nội dung nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ).

+ Hoạt động theo nhóm.

+ Bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên với hình thức vấn đáp, hoặc kiểm tra viết ngắn (10 - 15 phút) về phần đọc tài liệu 

+ Bài tập nhóm/tháng (thực hành xêmina, viết tự luận 30 phút) 

- Bài tập lớn (viết khoảng 15 - 20 trang).

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%

- Bài thi giữa kỳ (viết khoảng 1 tiết = 50phút) 20%.

9.3.Kiểm tra -đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%

- Bài thi cuối kỳ (viết khoảng 1 tiết = 90phút) 

- Tổng điểm môn học.

* Tiêu chí đánh giá các loại  bài tập :

	Loại bài tập
	Tính chất của kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	KT-§G TX
	
	
	30%

	Bài tập cá nhân
	Nhiều hơn về lý thuyết
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập
	

	Bài tập nhóm
	Nhiều hơn về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý luận với ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày một báo cáo khoa học
	

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý luận với khả năng ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng hiểu vấn đề và lập luận trình bày một chủ đề cho trước
	20%

	Bài kiểm tra hết môn
	Kết hợp lý luận với khả năng ứng dụng vào thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng phân tích và tổng quan nội dung chương trình môn học
	50%


* Đánh giá kết quả học tập môn học:

Bài trắc nghiệm khách quan

Trả lời đúng theo các dạng câu hỏi có trong bài kiểm tra: nhiều lựa chọn, đúng - sai, điền khuyết, ghép đôi...

Bài tập viết cá nhân:

Nội dung: 7 điểm

- Thực hiện đúng yêu cầu của bài: 
4 điểm

- Bố cục chặt chẽ:

 1,5 điểm

- Lập luận logic:

1,5 điểm

Hình thức: 3 điểm

- Văn phong rõ ràng:

1 điểm

- Trình bày đẹp, có trích dẫn:
1,5 điểm

- Tài liệu tham khảo:

0,5 điểm

Bài tập nhóm

Nội dung: 7 điểm

- Thực hiện đúng yêu cầu của bài:
3 điểm

- Bố cục chặt chẽ:

1 điểm

- Lập luận logic:

1 điểm

- Thống nhất trong nội dung:
2 điểm

Hình thức: 3 điểm

- Văn phong rõ ràng:

1 điểm

- Trình bày đẹp, có trích dẫn:
1,5 điểm

- Tài liệu tham khảo:

0,5 điểm

10. Các yêu cầu khác:

	Duyệt
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	(Khoa/Bộ môn)
	(Kí tên)
	(Kí tên)
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